	TTYT THIỆU HÓA
TYT – THIỆU QUANG
	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA DỊP TẾT

 NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018
I.Th«ng tin chung: 
Dân số:  5849:             Tổng số thôn:  11:              Diện tích:  545 ha
II. Kết quả hoạt động 

1.Công tác truyền thông 

	TT
	Hoạt động
	Số lượng tính bằng buổi
	Số người nghe/ phạm vi bao phủ

	1
	Nói chuyện 
	12
	213

	2
	Tập huấn 
	00
	00

	3
	Phát thanh ( Lần)
	27
	Phat trên đài truyền thanh thị trấn

	
	Băng zôn- khẩu hiệu 
	              04
	Treo trên đường Quốc lộ 45

	
	Tranh áp - pích 
	00
	00

	
	Tờ gấp 
	00
	00

	
	Băng đĩa âm, hình
	00
	00

	4
	Hoạt động khác 
	
	


2. Công tác thanh kiểm tra

2.1. Tổng số đoàn kiểm tra
	TT
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	
	01
	

	 
	
	

	
	
	

	Cộng
	01
	


2.2, Kết quả thanh kiểm tra
	TT
	Cơ sở thực phẩm
	Xã 

	
	
	TS

cơ sở
	Số cơ sở

được TT-TK
	Số  đạt
	Tỷ lệ đạt %
	Phạt tiền

	1
	Sản xuất chế biến thực phẩm 
	07
	04
	03
	0,75
	00

	2
	Kinh doanh tiêu dùng 
	35
	09
	07
	0,77
	00

	3
	Dịch vụ ăn uống 
	08
	04
	04
	100
	00

	4
	Số cơ sở phạt tiền
	00
	
	
	
	

	5
	Số tiền 
	00
	
	
	
	

	6
	Số cơ sở bị huỷ sản phẩm 
	00
	
	
	
	

	7
	Loại SP/SL
	00
	
	
	
	

	8
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	00
	
	
	
	

	9
	Khác 
	00
	
	
	
	


3. Hoạt động cấp giấy đủ điều kiện trên địa bàn: 
	Loại CSTP
	Tuyến xã

	
	Cấp mới
	Tích luỹ

	Sản xuất chế biến thực phẩm
	00
	

	Kinh doanh tiêu dùng 
	00
	

	Dịch vụ ăn uống 
	00
	

	Cộng 
	00
	


4. Tình hình ngộ độc thực phẩm 

	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	00
	00
	00

	00
	00
	00


IV. Đánh gia chung 

4.1. ưu điểm : 
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và TTYTDP Thiệu Hoá, nhất là chi cục VSATTP Tỉnh Thanh Hoá. Đã cấp mọt phần kinh phí cho xã hoạt động về công tác tuyên truyền VSATTP, thực hiện công tác thanhkiểm tra VSATTP và hỗ trợ kinh phícho cộng tác viên  mô  hình điểm.

4.2. Các khó khăn tồn tại.


Do các cơ sở sản xuất chê biến thực phẩm còn nhỏ lẻ, nguồn kinh phí còn hạn chế nên khó khăn cho việc quản lý thanh kiểm tra VSATTP và côngtác tuyên truyền.

4.3. Kiến nghị

Bổ sung thêm nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền và thanh kiểm tra VSATTP, và hổ trợ kinh phí cho công tác viên.

Thịệu Quang, ngày     tháng   2  năm2018
NGƯỜI BÁO CÁO                                                                          TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
                                                                                             Quản Văn Duẩn
	TTY TẾ THIỆU HÓA

TYT TIỆU QUANG

            Số:        / BC- TYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA 

THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2018
I.Công tác chỉ đạo : (nêu cụ thể)

    Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch số: 00/ KH- BCĐ ngày     tháng    năm 2018  về tháng hành động vì CLVSATTP  cụ thể sau: 

2. Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động “ Tháng hành động” tại địa phương 

II. Các hoạt động trong tháng hành động:

1.Tổ chức buổi mít tinh tại ngày    tháng    năm 2018 

2.Tham gia lễ phát động “ Tháng hành động” các ban ngành trong xã tham gia với tổng số người = 50 người. 

3.Hội nghị triển khai tháng hành động: 01 với tổng số người tham gia = 50 người
 
II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm :
1.Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:
Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra : 01đoàn.
III.Kết quả thanh tra, kiểm tra :
Bảng 1 : Kết quả thanh tra, kiểm tra :

	TT
	Loại hình cơ sở

thực phẩm
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở được thanh, kiểm tra
	Số cơ sở

đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	07
	04
	03
	0,75

	2
	Kinh doanh
	35
	09
	07
	0,77

	3
	Dịch vụ ăn uống
	08
	04
	04
	100

	
	Tổng số (1 + 2 + 3)
	45
	17
	14
	


Bảng 2 : Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm :

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	17
	0,37

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	03
	0,17

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	00
	00

	         Trong đó :

	3.1    Hình thức phạt chính :

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	03
	0,17

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	00
	00

	
	Tổng số tiền phạt
	00
	00

	3.2     Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa
	00
	00

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	00
	00

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	00
	00

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	00
	00

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu huỷ
	00
	00

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	00
	00

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	00
	00

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	00
	00

	
	Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành
	00
	00

	*
	Các xử lý khác
	00
	00

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	00
	00

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở)
	00
	00


Bảng 3 : Các nội dung vi phạm chủ yếu : 

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	17
	03
	   0,17

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	00
	00
	

	3
	Điều kiện về con người
	00
	00
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	00
	00
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	00
	00
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	00
	00
	

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	00
	00
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	00
	00
	


Bảng 4 : Kết quả kiểm nghiệm mẫu :

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	I         Xét nghiệm tại labo

	1
	Hoá lý
	00
	00
	

	2
	Vi sinh
	00
	00
	

	
	Tổng số xét nghiệm tại labo
	00
	00
	

	II        Xét nghiệm nhanh
	00
	00
	

	
	Cộng
	00
	00
	


1. III.Nhận xét, đánh giá chung:

2. Ưu điểm:  Được sự chỉ đạo của BCĐ VSATTP  xã thực hiện tốt kế hoạch từ khâu tổ chức, chiến dịch truyền thông, đến công tác thanh,kiÓm tra.

3. Yếu kém, tồn tai: Hệ thống giám sát từ sản xuất, chế biến đến người tiêu dùng còn hạn chế.
     IV. Đề xuất kiến nghị : Hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác tuyên truyền tại  xã (Cụ thể như phát thanh, Viết bài)
Thiệu Quang, ngày    tháng    năm 2018
NGƯỜI BÁO CÁO                                                                TRƯỞNG TRẠM Y TẾ                                                                                                                  

	TTY TẾ THIỆU HÓA

TYT THIỆU QUANG
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA 

DIP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018
I.Công tác chỉ đạo : (nêu cụ thể)

    Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch số:   / KH- BCĐ ngày   tháng 2  năm 2018 Trong diệp tết nguyên đán về CLVSATTP  cụ thể sau: 

2. Chỉ đạo tổ chức truyền thông bằng hệ thống đài truyền thanh của và tại các thôn tại địa phương. 

II. Các hoạt động trong diệp tết nguyên đán:

1.Tổ chức buổi mít tinh tại ……………………..
2.Tham gia lễ phát động chất lượng VSATTP với tổng số 7 người tham gia.

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm :
1.Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:
Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra :1
III.Kết quả thanh tra, kiểm tra :
Bảng 1 : Kết quả thanh tra, kiểm tra :

	TT
	Loại hình cơ sở

thực phẩm
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở được thanh, kiểm tra
	Số cơ sở

đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	
	6
	6
	100%

	2
	Kinh doanh
	
	6
	6
	75%

	3
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	
	Tổng số (1 + 2 + 3)
	
	
	
	


Bảng 2 : Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm :

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	12
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	0
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	0
	

	         Trong đó :

	3.1    Hình thức phạt chính :

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	3.2     Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu huỷ
	
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở)
	
	


Bảng 3 : Các nội dung vi phạm chủ yếu : 
	TT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	3
	Điều kiện về con người
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	
	


Bảng 4 : Kết quả kiểm nghiệm mẫu :
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	I         Xét nghiệm tại labo

	1
	Hoá lý
	
	
	

	2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Tổng số xét nghiệm tại labo
	
	
	

	II        Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


4. III.Nhận xét, đánh giá chung:

5. Ưu điểm:  Được sự chỉ đạo của BCĐ VSATTP  xã thực hiện tốt kế hoạch từ khâu tổ chức, chiến dịch truyền thông, đến công tác thanh,kiÓm tra.

6. Yếu kém, tồn tai: Hệ thống giám sát từ sản xuất, chế biến đến người tiêu dùng còn hạn chế.
     IV. Đề xuất kiến nghị : Hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác tuyên truyền tại  xã (Cụ thể như phát thanh, Viết bài)

Thiệu Quang, ngày   tháng  2 năm 2018
NGƯỜI BÁO CÁO                                                                TRƯỞNG TRẠM Y TẾ                                                                                                                  

	TTY TẾ THIỆU HÓA

TYT THIỆU QUANG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA 

DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018
I.Công tác chỉ đạo : (nêu cụ thể)

    Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch số:  …./ KH- BCĐ ngày …. tháng …. năm 2018  về  CLVSATTP  trong dịp tết trung thu cụ thể sau: 

Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động tại địa phương ………………………..
II. Các hoạt động trong tháng hành động:

1.Tổ chức buổi mít tinh tại ……………………..
2.Tham gia lễ phát động vì chất lượng VSATTP trong dịp tết trung thu tại xã với tống số người tham gia = 

3.Hội nghị triển khai tháng hành động: 01 buổi với tổng số người tham gia = 

 
II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm :
1.Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra:
Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra :…..

III.Kết quả thanh tra, kiểm tra :
Bảng 1 : Kết quả thanh tra, kiểm tra :

	TT
	Loại hình cơ sở

thực phẩm
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở được thanh, kiểm tra
	Số cơ sở

đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	

	
	Tổng số (1 + 2 + 3)
	
	
	
	


Bảng 2 : Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm :

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	         Trong đó :

	3.1    Hình thức phạt chính :

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	3.2     Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu huỷ
	
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở)
	
	


Bảng 3 : Các nội dung vi phạm chủ yếu : 
	TT
	Nội dung vi phạm
	Số cơ sở được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	3
	Điều kiện về con người
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	
	


Bảng 4 : Kết quả kiểm nghiệm mẫu :
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	I         Xét nghiệm tại labo

	1
	Hoá lý
	
	
	

	2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Tổng số xét nghiệm tại labo
	
	
	

	II        Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


7. III.Nhận xét, đánh giá chung:

8. Ưu điểm:  Được sự chỉ đạo của BCĐ VSATTP  xã thực hiện tốt kế hoạch từ khâu tổ chức, chiến dịch truyền thông, đến công tác thanh,kiÓm tra.

9. Yếu kém, tồn tai: Hệ thống giám sát từ sản xuất, chế biến đến người tiêu dùng còn hạn chế.
     IV. Đề xuất kiến nghị : Hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác tuyên truyền tại  xã (Cụ thể như phát thanh, Viết bài)
Thiệu Quang, ngày   tháng   năm 2017
NGƯỜI BÁO CÁO                                                                TRƯỞNG TRẠM Y TẾ                                                                                                                  

	TTYT HUYỆN THIỆU HÓA
TYT THIỆU QUANG
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

* Báo cáo: (3,6,9,12)         tháng    năm 201 :

KÝnh gö: Trung tâm Y tế Thiệu Hóa
I. Thông tin chung:

1. Dân số



            4. Số cơ sở dịch vụ ăn uống


:

2. Dịên tích 

                        
5. Số cơ sở SXCBTP

            

3. Số thôn


                        6.  Số cơ sở KDTP                                 

 II. Công tác chỉ đạo:

	TT
	Họat động
	Tuyến xã
	Tuyến huỵên

	
	
	Có
	Không
	Số huỵên có(*)
	Tổng số huyện

	1
	Có BCĐ Liên ngành do lãnh đạo UBND làm trưởng ban 
	
	
	
	

	2.
	Có Hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành: 6 tháng - 1 năm
	
	
	
	

	3.
	 Có Quyết định,Chỉ thị về vệ sinh an toàn thực phẩm 
	
	
	
	

	4.
	Có công văn về VSATTP 
	
	
	
	

	5. 
	Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
	
	
	
	

	6. 
	Có HN triển khai và tổng kết
	
	
	
	


 * Ghi chú: Báo cáo của 1 huỵên chỉ cần đánh dấu (*) vào ô tương ứng.

III. Các hoạt động:

1. Tuyên truyền giáo dục:

	TT
	Họat đông
	Tuyến xã
	Tuyến huỵên

	
	
	Sè l­îng/buæi
	* Số người tham dự

* Phạm vi bao phủ
	Sè l­îng/buæi
	* Số người tham dự

* Phạm vi bao phủ

	1
	 Tổ chức Lễ phát động 

THĐ vì CLVSATTP 
	
	
	
	

	2
	Nói chuỵên
	
	
	
	

	3
	Tập huấn
	
	
	
	

	4
	Hội thảo
	
	
	
	

	5
	Phát thanh
	
	
	
	

	6
	Truyền hình 
	
	
	
	

	7
	 Báo viết 
	
	
	
	

	8
	SP truyền thông 
	- Băng rôn - khẩu hiệu 
	
	
	
	

	
	
	- Tranh áp - phích  
	
	
	
	

	
	
	- Tờ gấp 
	
	
	
	

	
	
	- Băng đĩa hình 
	
	
	
	

	
	
	- Băng -đĩa  âm
	
	
	
	

	
	
	- SP khác ....
	
	
	
	

	9
	 Họat động khác ......
	
	
	
	


2. Công tác kiểm tra, thanh tra:

2.1. Tổng số  đoàn kiểm tra, thanh tra tại xã................................................................................
       
* 2.2: Kết quả: 
	TT
	Cơ sở thực phẩm
	Tuyến xã
	Tuyến huyện

	
	 
	TS cơ sở
	Số được KT Th.Tr
	Số đạt
	Tỷ lệ đạt

(%)
	TS

cơ sở
	Số được KT

Th.Tr
	Số đạt
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	Sản xuất chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh thực phẩm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng (1+2+3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số cơ sở vi phạm
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xử lý
	- Số cơ sở bị cảnh cáo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Số cơ sở bị phạt tiền 

- Số tiền 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Số cơ sở bị huỷ SP 

- Loại SP/SL
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Số cơ sở bị đóng cửa 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Khác 
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác xét nghịêm.

	TT
	Chỉ tiêu xét nghịêm
	Kết qủa
	Bệnh nhân NĐTP
	Người SXCBTP
	Bàn tay người CBTP
	THực phẩm
	Nước
	Dụng cụ bao gói
	Khác
	Cộng

	1
	Vi
 Sinh
 vật 
	TS mẫu XN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số đạt 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoá
 chất 
	TS mẫu XN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số đạt 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Họat động ấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

	TT
	Loại cơ sở  TP
	Tuyến xã
	Tuyến huỵên
	Ghi chú

	
	
	Cấp mới
	Lũy cấp
	Cấp mới
	Lũy cấp
	

	1
	Sản xuất chế biến
	
	
	
	
	

	2
	Kinh doanh thực phẩm 
	
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống 
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


5. Xây dựng mô hình điểm VSATTP:
	TT
	Tên mô hình
	Tuyến xã
	Tuyến huỵên
	Cộng

	
	
	Số lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả
	

	1
	Thức ăn đường phố 
	
	
	
	
	

	2
	Truyền thông cộng đồng thay đổi phong cách tập tục quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP và FBDs
	
	
	
	
	

	3
	Làng VHSK phòng ngừa NĐTP và FBDs
	
	
	
	
	

	4
	HACCP
	
	
	
	
	

	5
	Khác:

Chợ điểm …………………...

Bếp ăn tập thể ………………
Trường học …………………
Khu du lịch ………………..
Rau sạch ……………………
Chăn nuôi sạch ……………..
Khác ……………………….
	…………


	…………...
	…………
	…………..
	……………


	Cộng
	
	
	
	
	


6. Ngộ độc thực phẩm 
	TT
	Tác nhân
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1
	NĐTP do vi sinh vật 
	
	
	

	2
	NĐTP do hoá chất 
	
	
	

	3
	NĐTP bị biến chất 
	
	
	

	4
	NĐTP do độc tố tự nhiên 
	
	
	

	Cộng
	
	
	


7. Kinh phí 

	TT
	Nội dung chi
	Trên cấp
	Hỗ trợ của UBND
	Hộ trợ của DN
	Cộng

	1
	Tuyên truyền giáo dục 
	
	
	
	

	2
	Kiểm tra, thanh tra 
	
	
	
	

	3
	Mua trang, thiết bị, dụng cụ,HC
	
	
	
	

	4
	Mô hình điểm 
	
	
	
	

	5
	Điều tra NĐTP, giám sát 
	
	
	
	

	6
	Xét nghịêm 
	
	
	
	

	7
	Khác ( Thu KSK hộ KD)
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


8. Hoạt động khác:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

9. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Yếu kém, tồn tại:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Kiến nghị:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
                                                                                                  Thiệu Quang,  ngày     tháng      năm201
NGƯỜI BÁO CÁO                                                                                   TRƯỞNG TRẠM Y TẾ 

	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU QUANG
Sè:         / BC§ - KH
	                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       Thiệu quang, ngày      tháng    năm 2017


	
	


KẾ HOẠCH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TẾT TRUNG THU NĂM 2017
- Thực hiện công văn số: 1580/ ATTP- TTrC ngày 09/08 /2010 của Cục trưởng cục AVSTP . Công văn số:1189/CĐTTr- BCĐLN ngày 23/8/2010 của ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm về việc tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm tra  chất lượng VSATTP tết trung thu.
 - Thực hiện công văn số:     / ATTP- TTYT  ngày   /    /201 của giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa về việc đảm bảo VSATTP . Trạm Y tế xã lập kế hoạch đảm bảo  VSATTP  dịp Tết trung thu năm 201   như sau.

I . MỤC ĐÍCH.
1. Mục đích: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về VS ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Yêu cầu: 
 Yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức cho người sán xuất, kinh doanh và tiêu dùng hiểu biết đực tầm quan trọng trong VSATTP và thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ tết trung thu.

Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật.

II.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THANH TRA:
1. Đối tượng:

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã
- Các chợ cung cấp dịch vụ tết trung thu, chú trọng các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết như : Bánh trung thu, kẹo.
2. Nội dung

    
 -Thanh kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo đảm chất lượng VSATTP, tập trung vào một số nội dung sau:

    
- Kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

  
 - Nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm

  
 - Việc công bố chất lượng sản phẩm và ghi nhãn mác, ngày sản xuất , hạn sử dụng sản phẩm.

  
- Điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong sản xuất, chứa đựng thực phẩm.

 
 - Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết

  
- Thực hiện thanh tra đột xuất ( nếu có).

 III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành :

- Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

- Thành viên: Trạm YTÕ, CA xã, Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân.

-  Địa điểm thanh kiểm tra: Trên địa bàn toàn xã.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện: Từ 08/09 đến 22/09/2017.

2. Chế độ thông tin báo cáo: Kết quả thực hịên báo cáo về ban chỉ đạo huyện. Cơ quan thường trực ( Trung tâm YTẾ ) trước ngày 25/09/2017.

     Nơi nhận 





            TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
- TT Đảng ñy, TTH§ND ( BC)

- CT UBND x·, TT.

- Công an xã.

- Hội CCB xã
- Hội PN xã

- Hội ND xã                                                                                                     K/T  PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU QUANG
Sè:         / BC§ - KH
	                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Thiệu Quang, ngày      tháng    năm 2017



KẾ HOẠCH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2017
- Thực hiện công văn số: 251/ ATTP- TTrC ngày 26/08 /2015 của Chi Cục trưởng  AVSTP  Về việc đảm bảo ATVSTP tết trung thu.

 - Thực hiện công văn số:   / ATTP- TTYT  ngày   /    /2017 của giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa về việc đảm bảo VSATTP . Trạm Y tế xã lập kế hoạch đảm bảo  VSATTP  dịp Tết nguyên đán năm 2017  như sau.

I . MỤC ĐÍCH.
1. Mục đích: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về VS ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Yêu cầu: 
 Yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức cho người sán xuất, kinh doanh và tiêu dùng hiểu biết đực tầm quan trọng trong VSATTP và thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ tết nguyên đán.

Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật.

II.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THANH TRA:
1. Đối tượng:

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã
- Các chợ cung cấp dịch vụ tết trung thu, chú trọng các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết như : Bánh trung thu, kẹo.
2. Nội dung

    
 -Thanh kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo đảm chất lượng VSATTP, tập trung vào một số nội dung sau:

    
- Kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

  
 - Nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm

  
 - Việc công bố chất lượng sản phẩm và ghi nhãn mác, ngày sản xuất , hạn sử dụng sản phẩm.

  
- Điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong sản xuất, chứa đựng thực phẩm.

 
 - Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết

  
- Thực hiện thanh tra đột xuất ( nếu có).

 III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành :

- Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

- Thành viên: Trạm YTÕ, CA xã, Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân.

-  Địa điểm thanh kiểm tra: Trên địa bàn toàn xã.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện: Từ    /    đến    /    /2017.

2. Chế độ thông tin báo cáo: Kết quả thực hịên báo cáo về ban chỉ đạo huyện. Cơ quan thường trực ( Trung tâm YTẾ ) trước ngày    /     /2017.

     Nơi nhận 





            TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- TT Đảng ñy, TTH§ND ( BC)

- CT UBND x·, TT.

- Công an xã.

- Hội CCB xã

- Hội PN xã

- Hội ND xã                                                                                                     K/T  PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU QUANG
Sè:         / BC§ - KH
	                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Thiệu Quang, ngày      tháng    năm 201



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG 
VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017
Thực hiện chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có việc hàng năm tổ chức “ Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Căn cứ Kế hoạch số: 37/KH - UBND ngày 28 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá v/v triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm . Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh rau, thịt an toàn“ năm 2016.

Căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý VSATTP trên địa bàn; Kế hoạch “ Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2016 Thị trấn tổ chức như sau:

I.chủ đề “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2015: “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh rau, thịt an toàn ”.

Chất lượng,an toàn vệ sinh thực 

Công tác an toàn thực phẩm có tác động trực tiếp, thường xuyên đến sức khoẻ của mỗi người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an ninh xã hội , lâu dài còn ảnh hưởng đến phát triển nòi giống dân tộc.

Trên Thế giới, đặc biệt là những nước có trình độ dân trí cao đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò to lớn đối với sức khoẻ của thực phẩm và sử dụng thực phẩm như một loại thuốc để phòng và điều trị bệnh tật.

Ở nước ta, công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được chú trọng nhất là trong thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ: Hành lang pháp lý về quản lý an toàn thực phẩm cơ bản được thiết lập, cũng cố, công tác phối hợp liên nghành được tăng cường và ngày càng có hiệu quả, công tác giáo dục truyền thông được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo các cấp, các nghành, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phát triển  kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do công tác vệ sinh an toàn thực phẩm mới được quan tâm và nghiên cứu nhiều trong khoảng thời gian gần đây, nên mặc dù Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 về việc “Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng” nhưng công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta còn nhiều tồn tại, bất cập như: Sự hiểu biết của người tiêu dùng và một số lượng không nhỏ cán bộ tham gia quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, điều này dẫn tới người tiêu dùng hiểu sai và dùng sai về các sản phẩm thực phẩm. Ngoài ra còn một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm trên địa bàn Huyện chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm đã đưa các sản phẩm ra thị trường cho người tiêu dùng, hoặc vì lợi nhuận và do nhận thức của đại bộ phận người tiêu dùng còn hạn chế. Do đó trên địa bàn huyện trong thời gian qua tuy không có các vụ ngộ độc thực phẩm lớn sãy ra , song vẫn còn tồn tại những vụ ngộ độc nhỏ, lẻ tẻ trên địa bàn các xã, thị trấn.

Vì vậy, để nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ con người, cũng như nâng cao hiệu quả của công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế sự hiểu sai, sử dụng sai và vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh, cho nên năm 2016 công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai một cách cụ thể, thiết thực . Đặc biệt trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh với tiêu chí “ Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng, làm đúng  “.

I, MỤC TIÊU:

Làm cho toàn xã hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng về các sản phẩm thực phẩm và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

II, THỜI GIAN TRIỂN KHAI :

                                               Từ ngày 15/4 đến 15/5/2017.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG:

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hàng năm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong “ Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2017 phải tạo một chiến dịch đẩy mạnh các hoạt động tuân thủ pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt việc đảm bảo vệ sinh an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, triển khai mạnh mẽ việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và cương quyết không để những cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh phi pháp, với các hoạt động cụ thể là:

1) Tăng cường công tác truyền thông đảm bảo CLVSATTP:

- Huy động sự tham gia của các cơ quan, ban nghành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Trạm Y tế xã hướng dẫn và truyền thông, cung cấp tài liệu, phối hợp với Đài truyền thanh xã về nội dung tuyền truyền chiến dịch truyền thông đảm bảo chất lượng VSATTP ở tất cả các khâu của chuổi cung cấp thực phẩm “Từ trang trại đến bàn ăn “, tạo diễn đàn trao đổi sâu rộng về VSATTP giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về điều kiện VSATTP: Vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, điều kiện kiến thức và sức khoẻ của người trực tiếp liên quan đến thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Các quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm trên dịa bàn xã. 

2) Tổ chức phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm “năm 2017 :

- Xã tổ chức ra quân, nhằm xã hội hoá các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thời gian tổ chức: Lể phát động tại Thị trấn vào ngày 25/4/2017. Trạm y tế dự phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể tổ chức ra quân mít tinh khu vực Trong xã.

3) Công tác thanh, kiểm tra liên nghành:

a) Mục đích:

- Đánh giá công tác quản lý nhà nước về VSATTP và triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm “ năm 2017 của Thị trấn.

- Đánh giá thực tế các điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý về thực phẩm chức năng.

b) Yêu cầu:

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định, các kiến thức về đảm bảo chất lượng VSATTP cho các đối tượng, nâng cao hiệu quả thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh.

c) Nội dung:

- Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên nghành, tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao theo quy định của Bộ Y Tế. Yêu cầu thành phần của đoàn thanh, kiểm tra đủ mạnh, chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu, văn bản có liên quan để tiến hành thanh, kiểm tra có hiệu quả, đem lại lòng tin cho người tiêu dùng.

- Thời gian tổ chức thanh, kiểm tra: Từ ngày 25/4 - 13/5/2017.

IV/ CÔNG TÁC THỐNG KÊ, BÁO CÁO:

- Trạm Y tế thường trực của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã, hướng dẫn  thu thập số liệu tổng hợp, báo cáo về Ban chỉ đạo xã và BCĐ huyện trước ngày 20 tháng 5 năm 2017. /.

         Nơi nhận 





            TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- TT Đảng ñy, TTH§ND ( BC)

- CT UBND x·, TT.

- Công an xã.

- Hội CCB xã

- Hội PN xã

- Hội ND xã                                                                                                                  K/T  PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 
	TTYT HUYỆN THIỆU HÓA

TYT HIỆU QUANG
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá cách Trung tâm y tế huyện 15Km. Vị trí địa lý tương đối thuận lợi, đường xá giao thông phát triển nhanh. Phía đông giáp huyện Hoàng Hóa, phía tây giáp xã Thiệu Giang, phía nam giáp xã Thiệu Thịnh , phía bắc giáp huyện Yên Định. Tổng dân số: 5000 phân bố thành 11 thôn với  1220 hộ. Chủ yếu các hộ dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, có một số hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm nằm rải rác tại các thôn, dọc ven các trục đường giao thông lớn của xã. Nên có nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm.


Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương BCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

 II. Mục đích
   -  Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm( VSATTP ) và chủ động giám sát các nguy cơ gây ô nhiễm trong quá trình từ nuôi trồng đến sản xuất, chế biến, lưu thông và tiêu dùng thực phẩm góp phần khống chế ô nhiễm thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, nhằm đảm bảo thực phẩm có chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.  
-  Huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các ngành các cơ quan, đoàn thể và cá nhân tham gia vào việc phổ biến, quán triệt pháp lệnh VSATTP, nghị định số163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh VSATTP và các văn bản quy phạm pháp luật các quy định về điều kiện đảm bảo VSATTP đối với cơ sở theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 

- 100% các hộ kinh doanh được quản lý
- 100% hộ kinh doanh được kiểm tra

- Tập huấn kiến thức VSATTP cho 70% chủ cơ sở kinh doanh

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý
1. Hoạt động truyền thông:

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền: Viết bài, phát thanh, mít tinh cổ động.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Hoạt động tập huấn:

3. Hoạt động thanh kiểm tra giám sát.

- Xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp từng thời điểm: tháng hành động, tết trung thu.... - Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của xã
- Phối hợp với đoàn kiểm tra của huyện để thanh kiểm tra có hiệu quả
-Thực hiện công tác giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm.

4. Công tác thống kê báo cáo
-Theo qui định của cấp trên

- Khi có ngộ độc thực phâme xảy ra

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

	STT
	Nội dung Hoạt động
	Thời gian triển khai
	Đơn vị phụ trách

	I.


	 Công tác tham mưu, chỉ đạo

Tham mưu cho UBND kiện toàn BCĐ- xây dung kế hoạch đảm bảo VSATTP trên địa bàn 

Tham mưu cho chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Chủ trì phối hợp với phòng giáo dục đảm bảo VSATTP trong trường học. Công văn chỉ đạo trạm y tế xã,thị trấn  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP  
	 
       QuÝ I
	Trạm Y tế

	2.         

II.

	     Công tác truyền thông

1. Nội dung truyền thông

   Phổ biến Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm.Nghị định số 163/2004/N§-CP 

  Chỉ thị số 06/2007/CT_TTg ngày 28/3/2007của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biên pháp đảm bảo VSATTP

  Thông tư số: 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 hướng dẫn quản lý thực phẩm chức năng

 Quyết định số: 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 về việc ban hành quy định điều kiện sức khoẻ, kiến thức về VSATTP đối vói người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

2. Lực lượng tham gia truyền thông: Cấp uỷ, chính quyền các cấp, Các đoàn thể chính trị,  Hệ thống y tế Cộng tác viên  VSATTP: Thầy cô giáo trong nhà trường phổ thông


	Thường xuyên, tập trung vào tháng hành động, tết nguyên đán và trung thu


	Trạm y tế TT

	
	3.Tập huấn, khám sức khoẻ định kì và phối hợp chỉ đạo và thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho các  cơ sở thực phẩm đạt tiêu chuẩn về VSATTP 

-Mở 1 lớp tập huấn cho  cán bộ y tế  thôn và các hộ sản xuất, kinh doanh  thực phẩm

-Khám sức khoẻ cho các hộ kinh doanh đạt 70%

-Cấp giấy cho 10 hộ đủ điều kiện VSATTP
	Tháng 10 
	Trạm Y tế


	4.         


	4.Nói chuyện

Mở 01 lớp nói chuyện về VSATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho hội phụ nữ hội nông dân, MTTQ, học sinh
	Tháng 1
	Trạm Y tế

 

	5.         


	4.Viết tin bài
	Trong năm 5  bài
	TYT và các cộng tác viên.

	6.         


	5.Truyền thanh

Truyền thanh xã
	Trong tháng phát 02 lần, tháng hưởng ứng vì VSATTP các dịp tết nguyên đán, trung thu ngày 01 lần
	Đài TT Thị Trấn

	7.         


	6. Băng zôn, khẩu hiệu
	Tháng hành động, tết nguyên đán, tết trung thu 05 cái
	Ban chỉ đạo VSATTP  - TT

	9.         

9
	Kiểm tra, thanh tra

 

	- Kiểm tra định kỳ:Tết nguyên đán,  Trung thu, tháng hành động        VCLVSATTP (Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành)
	- Chủ tịch UBND TT
 

	10.     

10
	Giám sát ngộ độc thực phẩm
	Thường xuyên
	 
cộng tác viên,  Trạm y tế TT
 

	11.     

11
	Báo cáo 

3, 6,9,12 tháng, tháng hành động, tết
	Theo qui định
	Trạm Y tế TT


                                                                          Thiệu Quang, ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                           TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆU QUANG
Sè:      /Q§-UBND  
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Thiệu Quang, ngày     tháng     năm 2017



QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc kiện toàn ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm)


Chủ tịch ủy ban nhân dân Thịêu Quang
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ quyết định số: 685/QĐ-UB ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ công chức.

Căn cứ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thi Trấn Vạn Hà  
Xét đề nghị của ông trưởng Trạm YTÕ Thiệu Quang - Huyện Thiệu Hóa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm gồm ông (bà) có tên sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cấp quản lý

	1
	
	
	Trưởng ban

	2
	Quản Văn Duẫn
	Trưởng trạm Y tế xã
	Phã ban trùc

	3
	
	
	Thư ký

	4
	
	
	ủy viên

	5
	
	
	ủy viên

	6
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	 
	
	
	

	
	
	
	

	9
	
	
	ủy viên


Điều 2:  Nhiệm vụ của ban chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội cùng tham gia. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai công tác an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã. Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Thành viên ban chỉ đạo: Chỉ đạo các đơn vị (có phụ lục kèm theo)
Điều 3: Kinh phí hoạt động.

- Từ chương trình YTẾ Quốc gia về VSATTP;

- Nguồn ngân sách xã và nguồn ngân sách sự nghiệp YTÕ do Chủ tịch UBND Thi Trấn quyết định khi có nhu cầu chi cho hoạt động.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng HĐND; UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
                                                                            CHỦ TỊCH 
                                                                            ỦY BAN NHÂN DÂN THIỆU QUANG
           Nơi nhận                                                                                                                                                                                        - Như diều 1;
 - BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm xã (b/c)

 - VP, H§ND; UBND xã (b/c)

 - Lưu Vt

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆU QUANG
Sè:      /Q§-UBND  
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Thiệu Quang, ngày     tháng     năm 2017



QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán)


Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thiệu Quang
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ quyết định số: 685/QĐ-UB ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ công chức.

Căn cứ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thi Trấn Vạn Hà .

Xét đề nghị của ông trưởng Trạm YTÕ  Thị Trấn Vạn Hà - Huyện Thiệu Hóa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm gồm ông (bà) có tên sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cấp quản lý

	1
	
	
	Trưởng ban

	2
	
	
	Phó ban trực

	3
	
	
	Thư ký

	4
	
	
	ủy viên

	5
	
	
	ủy viên

	6
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	 
	
	
	

	
	
	
	

	9
	
	
	ủy viên


Điều 2:  Nhiệm vụ của ban chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội cùng tham gia. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai công tác an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã. Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Thành viên ban chỉ đạo: Chỉ đạo các đơn vị (có phụ lục kèm theo)
Điều 3: Kinh phí hoạt động.

- Từ chương trình YTẾ Quốc gia về VSATTP;

- Nguồn ngân sách xã và nguồn ngân sách sự nghiệp YTÕ do Chủ tịch UBND Thi Trấn quyết định khi có nhu cầu chi cho hoạt động.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng HĐND; UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
                                                                CHỦ TỊCH 
                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN THỊÊU QUANG
           Nơi nhận                                                                                                                                                                                        - Như diều 1;
 - BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm xã (b/c)

 - VP, H§ND; UBND xã (b/c)

 - Lưu Vt

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆU QUANG
Sè:      /Q§-UBND  
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Thiệu Quang, ngày     tháng     năm 2017



QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc thành lập đoàn kiểm tra tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm)


Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thiêu Quang
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ quyết định số: 685/QĐ-UB ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ công chức.

Căn cứ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thi Trấn Vạn Hà .

Xét đề nghị của ông trưởng Trạm YTÕ  Thị Trấn Vạn Hà - Huyện Thiệu Hóa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm gồm ông (bà) có tên sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cấp quản lý

	1
	
	
	Trưởng ban

	2
	
	
	Phó ban trực

	3
	
	
	Thư ký

	4
	
	
	ủy viên

	5
	
	
	ủy viên

	6
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	 
	
	
	

	
	
	
	

	9
	
	
	ủy viên


Điều 2:  Nhiệm vụ của ban chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội cùng tham gia. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai công tác an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã. Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Thành viên ban chỉ đạo: Chỉ đạo các đơn vị (có phụ lục kèm theo)
Điều 3: Kinh phí hoạt động.

- Từ chương trình YTẾ Quốc gia về VSATTP;

- Nguồn ngân sách xã và nguồn ngân sách sự nghiệp YTÕ do Chủ tịch UBND Thi trấn quyết định khi có nhu cầu chi cho hoạt động.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng HĐND; UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
                                                                        CHỦ TỊCH 
                                                                            ỦY BAN NHÂN DÂN THỊÊU QUANG
           Nơi nhận                                                                                                                                                                                        - Như diều 1;
 - BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm xã (b/c)

 - VP, H§ND; UBND xã (b/c)

 - Lưu Vt

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆU QUANG
Sè:      /Q§-UBND  
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Thiệu Quang, ngày     tháng     năm 2017



QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc thành lập doàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu)


Chủ tịch ủy ban nhân dân Thịêu Quang 
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ quyết định số: 685/QĐ-UB ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định ban hành phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ công chức.

Căn cứ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa Thi Trấn Vạn Hà  .

Xét đề nghị của ông trưởng Trạm YTÕ Thị Trấn Vạn Hà - Huyện Thiệu Hóa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm gồm ông (bà) có tên sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cấp quản lý

	1
	
	
	Trưởng ban

	2
	
	
	Phó ban trực

	3
	
	
	Thư ký

	4
	
	
	ủy viên

	5
	
	
	ủy viên

	6
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	7
	
	
	ủy viên

	 
	
	
	

	
	
	
	

	9
	
	
	ủy viên


Điều 2:  Nhiệm vụ của ban chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội cùng tham gia. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai công tác an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã. Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Thành viên ban chỉ đạo: Chỉ đạo các đơn vị (có phụ lục kèm theo)
Điều 3: Kinh phí hoạt động.

- Từ chương trình YTẾ Quốc gia về VSATTP;

- Nguồn ngân sách xã và nguồn ngân sách sự nghiệp YTÕ do Chủ tịch UHuyeenThi Trấn quyết định khi có nhu cầu chi cho hoạt động.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng HĐND; UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
                                                                       CHỦ TỊCH 
                                                                            ỦY BAN NHÂN DÂN THIỆU QUANG           Nơi nhận                                                                                                                                                                                        - Như diều 1;
 - BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm xã (b/c)

 - VP, H§ND; UBND xã (b/c)

 - Lưu Vt

UBND HUYỆN THIỆU HÓA                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  UBND XÃ THIỆU QUANG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
   Sè:          /ATTP-KT                                 
BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh

Thực hiện Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09       tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng bộ y tế - Bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Bộ trưởng bộ công thương hướng dẩn việc phân công phối hợp trong quản về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Hôm nay vào hồi    giờ     phút, ngày       tháng        năm 201 . Ủy ban nhân dân Thiệu Quang - Huyện Thiệu Hoá,  thành lập đoµn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh với nội dung cụ thể sau:
I. Đoàn kiểm tra, giám sát:

1. Ông, Bà: ............................................................................ ...................... Trư​ởng đoàn

2. Ông, Bà: .................................................................................................... Thư ký
3. Ông, Bà: ............................................................................................ ....... Thành viên
4. Ông, Bà: ............................................................................................ ....... Thành viên
5. Ông, Bà: ............................................................................................ ....... Thành viên
6. Ông, Bà: ............................................................................................ ....... Thành viên
II. Thông tin chung về cơ sở:
1. Tên cơ sở........................................................................................................................

2. Đại diện cơ sở ................................................................................................................

3. Địa chỉ ...........................................................................................................................

4. Điện thoại ......................................................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh số...............................................ngày cấp ..................................

  Nơi cấp: ...........................................................................................................................

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP số...................................................................

 Ngày cấp: .......................................... Nơi cấp .................................................................
7. Giấy chứng nhận HACCP, ISO ( Nếu có ghi ngày cấp, nơi cấp) .................................

............................................................................................................................................
8. Mặt hàng sản xuất: ........................................................................................................ 
9. Sản lượng.......................................................................................................................

10. Diện tích mặt bằng cơ sở ..................................................Diện tích kho .....................
11. Tổng số công nhân:.........................  Trong đó: Trực tiếp...............Gián tiếp................

 III. Nội dung kết quả kiểm tra:  

	TT
	Nôi dung
	Kết quả, nhận xét

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Ghi chú/

nhận xét

	A. Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
	
	
	

	
	Tổng số mặt hàng kinh doanh
	
	
	

	
	Số sản phẩm có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm còn hiệu lực
	
	
	

	
	Số sản phẩm có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản hết hiệu lực đã được gia hạn
	
	
	

	
	Số sản phẩm có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hết hiệu lực
	
	
	

	B
	Ghi nhãn sản phẩm
	
	
	

	
	Tổng số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn
	
	
	

	
	Số sản phẩm ghi nhãn đúng quy định
	
	
	

	
	Số sản phẩm nghi nhãn sai quy định
	
	
	


	
	Trong đó
	
	
	

	
	Sai về tên sản phẩm
	
	
	

	
	Sai tên và địa chỉ của người chịu trách nhiệm
	
	
	

	
	Sai về định lượng hàng hóa
	
	
	

	
	Sai về thành phần cấu tạo của sản phẩm
	
	
	

	
	Sai thông tin cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	

	
	Sai ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời gian bảo quản
	
	
	

	
	Sai hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng
	
	
	

	
	Sai xuất xứ hàng hoá
	
	
	

	C 
	Quảng cáo sản phẩm (Nếu cơ sở không quảng cáo thì gạch chéo)
	
	
	

	
	Tổng số loại tài liệu quảng cáo
	
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo đã đăng ký nội dung
	
	
	

	
	Số loại tài liệu quảng cáo chưa đăng ký nội dung
	
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo có nội dung đúng với nội dung đã quảng cáo
	
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo có nội dung  không đúng với nội dung đã đăng ký
	
	
	

	D
	Đánh giá về điều kiện VSATTP
	Đạt
	Ko đạt
	Ghi chú/ NX

	D.1
	Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở
	
	
	

	1
	Địa điểm, môi trường
	
	
	

	2
	Nơi sản xuất đảm bảo yêu cầu
	
	
	

	3
	Dụng cụ chứa đựng bảo quản
	
	
	

	4
	Tình trạng vệ sinh chung của cơ sở
	
	
	

	5
	Kho bảo quản thực phẩm
	
	
	

	D.2. Điều kiện về con người:
	
	
	

	1
	Khám sức khoẻ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	
	
	

	2
	Tập huấn kiến thức về VSATTP của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	
	
	

	3
	Thực hành VSATTP của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	
	
	


E, Kiểm tra thực tế (có theo quy trình đảm bảo một chiều): 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
IV: ý kiến của cơ sở được kiểm tra................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V. Kết luận, kiến nghị, xử lý 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 Buổi làm việc kết thúc hồi      giờ     ngày       tháng     năm 201   và lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Biên bản đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe công nhận là đúng và ký tên.
      Thiệu Quang, ngày       tháng        năm 201   
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KIỂM TRA              THƯ KÝ                     TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 


      UBND HUYỆN THIỆU HÓA                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      UBND XÃ THIỆU QUANG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VSATTP DỊP TẾT NĂM 2017
Cuộc họp tiến hành vào hồi  13 giờ 30 phút ngày  22 tháng 01 năm 2016
Tổng số:   10   Đ/C                                                         Dự họp: 10 /10 Đ/C

Chủ trì:  Đ/C                                       Chủ tịch UBNN xã Thiệu Quang.

Thư ký:  Đ/C                                              Trưởng trạm Y tế Thiệu Quang. 
Thành phần tham gia:

1. Đ/C:                                                      Chủ tịch UBNDTT

2. Đ/C:                                                       p.Chủ tịch UBNDTT 

3. Đ/C:                                                        Ủyviên văn hóa.

4. Đ/C:                                                          Trạm Y tế.
5. Đ/C:                                               Công an xã.
6. Đ/C:                                                    Hội cựu chiến binh.
7. Đ/C:                                                Hội phụ nữ .
8. Đ/C:                                                          Hội nông dân.
9. Đ/C:                                                           Đoàn thanh niên.
10.Đ/C:                                                 Đài truyền thanh.

11.Đ/C                                                        Trạm thú y.
Nội dung:

*Triển khai kế hoạch và thực hiện thông tư, chỉ thị về VSATTP dịp tết          năm 201
 - Ý kiến của trưởng ban chỉ đạo: 

         Triển khai kế hoạch số 174/KH – BCD ngày 26/12/2014 của ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toan thực phẩm tỉnh và kế hoạch số 27/KH – BCD ngày 19/01/2015 của ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện về việc triển khai bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân 2017
1.Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về VSATTP theo nội dung sau:

     - Tác hại của việc sử dụng thực phẩm không an toàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến giống nòi.

     - Kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh phải được thực hiện các quy định Nhà nước về điều kiện VSATTP, chỉ sử dụng nước sạch và nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ rang và an toàn để chế biến, đối với thực phẩm có nguy cơ cao phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP  mới được kinh doanh.

     - Phổ biến kiến thức VSATTP dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, chú trọng hướng dẫn người tiêu dung chọn, kiểm tra kỹ khi mua bánh, mứt, kẹo, hang thực phẩm tươi sống, hang bao gói sẵn…

     - Hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo đảm vệ sinh, ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm, chỉ sử dụng thực phẩm đã được nấu chin.

 2. Phối hợp liên ngành công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP.

     - Tiến hành kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao đặc biệt là: Sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng và các sản phẩm chế biến từ trứng, thức ăn đồ uống chế biến ăn, phụ gia thực phẩm, chú ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các loại bánh, kẹo, hoa quả, bia, rượu. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật về đảm bảo CL VSATTP, nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật của các hộ sản xuất chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.

     - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP tại các chợ, cửa hàng ăn và cơ sở thương mại tập trung, để ngăn chặn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

     - Nội dung kiểm tra thanh tra tuân thủ nghị định số: 178/2013/ NĐ – CP và thông tư số 15/2012/ TT – BYT ngày 12/09/2012.

     - Nghị định số: 38/2012/ NĐ – CP ngày 25/4/2012 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.

     - Nghị định số: 89/2006/ NĐ – CP ngày 30/08/2006 của chính phủ về nhãn hàng hóa;

     - Thông tư số: 30/2012/ TT – BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

3. Trong quá trình kiểm  tra, thanh tra VSATTP nếu phát hiện thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn cần sử lý nghiêm, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dung nâng cao cảnh giác.

4. Tại xã: UBND chủ trì, cùng với Trạm Y tế, Công an xã, Cán bộ văn hóa xã, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ  thành lập 01 đoàn thanh, kiểm tra VSATTP tới các cơ sở thực phẩm nguy cơ cao theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhằm đảm bảo VSATTP tới mức cao nhất, nhưng không chồng chéo và bỏ sót trong quá trình thực hiện công vụ;  Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc triển khai thanh, kiểm tra.

* Ý kiến: - Quản lý chặt chẽ hộ sản xuất, hộ kinh doanh, hộ chế biến trên địa bàn xã
                - Sử lý nghiêm khắc các hộ vi phạm.

                - Gặp nhiều khó khăn, đội ngũ còn mỏng, công tác thanh kiểm tra chưa được thường xuyên, tình hình hang hóa đa rạng, nhiều mẩu mả

* Kết luận của trưởng ban:

1. Trạm Y tế: Tham mưu tích cực cho xã, xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp tốt với các ban ngành, chỉ đạo trực tiếp đến các xã, xây dựng kế hoạch kiểm traVSATTP.

2. Ủy viên văn hóa, đài truyền thanh xã, tích cực tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, treo băng zôn trên trục đường chính néi dung về VSATTP.

3. Trưởng thú y, giám sát, kiểm tra chặt chẻ về giết mổ gia xúc, gia cầm và lưu thông tại địa phương.

4: Công An xã, phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

5. Các ban ngành khác: Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về chỉ đạo theo ngành dọc đến các thôn.

6. Kinh phí hoạt động: Các đơn vị trích từ kinh phí sự nghiệp để chi cho hoạt động.
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Bài tuyên truyền Tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm


 Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, giúp cơ thể khoẻ mạnh, chống lại các nguy cơ của bệnh tật đang có mặt ở khắp nơi trong môi trường; giúp người ta hoạt động và làm việc. Như vậy, nếu nguồn thực phẩm không hợp vệ sinh, sức khoẻ con người sẽ bị đe doạ.
Vệ sinh thực phẩm
là mọi điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn và phù hợp của thực phẩm ở mọi khâu thuộc chu trình thực phẩm.
An toàn thực phẩm

là sự bảo đảm thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng khi nó được chuẩn bị và/hoặc ăn theo mục đích sử dụng.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: Là tất cả điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển cũng như sử dụng nhằm bảo đảm cho thực phẩm sạch sẽ, an toàn, không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Vì vậy, vệ sinh an toàn thực phẩm là công việc đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, nhiều khâu có liên quan đến thực phẩm như nông nghiệp, thú y, cơ sở chế biến thực phẩm, y tế, người tiêu dùng.

Do đó, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nhằm vào việc bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và sức khỏe của cộng đồng, hơn nữa nó còn bảo vệ an toàn cho công việc kinh doanh của bạn.

Điều quan trọng là trước khi đưa thực phẩm vào cơ thể, chúng ta cần phải tiến hành chế biến nó. Việc chế biến thực phẩm như thế nào để đảm bào an toàn vệ sinh tuỳ thuộc vào nơi chế biến và cách chế biến của người đầu bếp. Chỉ coi trọng cách chế biến thực phẩm mà không quan tâm đến chế biến ở đâu sẽ là điều không thể chấp nhận được. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần tạo môi trường an toàn, phải cải thiện, sắp xếp và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực sơ chế và chế biến thực phẩm.
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
· Thực phẩm: là những thức ăn, đồ uống của con người dưới dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến; bao gồm cả đồ uống, nhai ngậm và các chất đã được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
· Vệ sinh thực phẩm: là mọi điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn và phù hợp của thực phẩm ở mọi khâu thuộc chu trình thực phẩm.
· An toàn thực phẩm: là sự bảo đảm thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng khi nó được chuẩn bị và/hoặc ăn theo mục đích sử dụng.
· Định nghĩa vệ sinh an toàn thực phẩm: vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển cũng như sử dụng nhằm bảo đảm cho thực phẩm sạch sẽ, an toàn, không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Vì vậy, vệ sinh an toàn thực phẩm là công việc đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, nhiều khâu có liên quan đến thực phẩm như nông nghiệp, thú y, cơ sở chế biến thực phẩm, y tế, người tiêu dùng.
NHỮNG THÁCH THỨC VÀ TÌNH HÌNH VSATTP HIỆN NAY
Những thách thức
· Sự bùng nổ dân số cùng với đô thị hóa nhanh dẫn đến thay đổi thói quen ăn uống của nhân dân, thúc đẩy phát triển dịch vụ ăn uống trên hè phố tràn lan, khó có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm chế biến ngày càng nhiều, các bếp ăn tập thể gia tăng … là nguy cơ dẩn đến hàng loạt vụ ngộ độc.
Bên cạnh đó, sự gia tăng nhanh dân số còn làm khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, trong đó nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống thiếu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Ô nhiễm môi trường: sự phát triển của các ngành công nghiệp dẩn đến môi trường ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng. Mức độ thực phẩm bị nhiễm bẩn tăng lên, đặc biệt là các vật nuôi trong ao hồ có chứa nước thải công nghiệp, lượng tồn dư một số kim loại nặng ở các vật nuôi cao.
· Sự phát triển của khoa học công nghệ: việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế biến thực phẩm làm cho nguy cơ thực phẩm bị nhiễm bẩn ngày càng tăng do lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản trong rau, quả; tồn dư thuốc thú y trong thịt, thực phẩm sử dụng công nghệ gen, sử dụng nhiều hóa chất độc hại, phụ gia không cho phép, cũng như nhiều quy trình không đảm bảo vệ sinh gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát.
Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng loại. Việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất trở nên phổ biến. Các loại phẩm màu, đường hóa học đang bị lạm dụng trong pha chế nước giải khác, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn sẵn như thịt quay, giò chả, ô mai … Nhiều loại thịt bán trên thị trường không qua kiểm duyệt thú y. Tình hình sản xuất thức ăn, đồ uống giả, không đảm bảo chất lượng và không theo đúng thành phần nguyên liệu cũng như quy trình công nghệ đã đăng ký với cơ quan quản lý. Nhãn hàng và quảng cáo không đúng sự thật vẫn xảy ra.

Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng và thuốc bảo quản không theo đúng quy định gây ô nhiễm nguồn nước cnũg n hư tồn dư các hóa chất này trong thực phẩm.

Việc bảo quản lương thực thực phẩm không đúng quy cách tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển đã dẩn đến các vụ ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh do thực phẩm gây nên không chỉ là các bệnh cấp tính do ngộ độc thức ăn mà còn là các bệnh mạn tính do nhiễm và tích lũy các chất độc hại từ môi trường bên ngoài vào thực phẩm, gây rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, trong đó có bệnh tim mạch và ung thư.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá các chương trình hành động đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn cầu đã xác định được nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em là các bệnh đường ruột, phổ biến là tiêu chảy. Đồng thời cũng nhận thấy nguyên nhân gây các bệnh trên là do thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10 nguyên nhân gây tử vong thì nguyên nhân do vi sinh vật gây bệnh đường ruột đứng thứ 2.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, bệnh tật

Trước mắt, thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm bảo sức khỏe con người nhưng đồng thời cũng là nguồn có thể gây bệnh nếu không đảm bảo vệ sinh. Không có thực phẩm nào được coi là có giá trị dinh dưỡng nếu nó không đảm bảo vệ sinh.

Về lâu dài thực phẩm không những có tác động thường xuyên đối với sức khỏe mỗi con người mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nòi giống của dân tộc. Sử dụng các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước mắt có thể bị ngộ độc cấp tính với các triệu chứng ồ ạt, dễ nhận thấy, nhưng vấn đề nguy hiểm hơn nữa là sự tích lũy dần các chất độc hại ở một số cơ quan trong cơ thể sau một thời gian mới phát bệnh hoặc có thể gây các dị tật, dị dạng cho thế hệ mai sau. Những ảnh hưởng tới sức khỏe đó phụ thuộc vào các tác nhân gây bệnh. Những trẻ suy dinh dưỡng, người già, người ốm càng nhạy cảm với các bệnh do thực phẩm không an toàn nên càng có nguy cơ suy dinh dưỡng và bệnh tật nhiều hơn.

Vệ sinh an toàn thực phẩm tác động đến kinh tế và xã hội
Đối với nước ta cũng như nhiều nước đang phát triển, lương thực thực phẩm là một loại sản phẩm chiến lược, ngoài ý nghĩa kinh tế còn có ý nghĩa chính trị, xã hội rất quan trọng.
Vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thực phẩm không những cần được sản xuất, chế biến, bảo quản phòng tránh ô nhiễm các loại vi sinh vật mà còn không được chứa các chất hóa học tổng hợp hay tự nhiên vượt quá mức quy định cho phép của tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Những thiệt hại khi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây nên nhiều hậu quả khác nhau, từ bệnh cấp tính, mạn tính đến tử vong. Thiệt hại chính do các bệnh gây ra từ thực phẩm đối với cá nhân là chi phí khám bệnh, phục hồi sức khỏe, chi phí do phải chăm sóc người bệnh, sự mất thu nhập do phải nghỉ làm … Đối với nhà sản xuất, đó là những chi phí do phải thu hồi, lưu giữ sản phẩm, hủy hoặc loại bỏ sản phẩm, những thiệt hại do mất lợi nhuận do thông tin quảng cáo … và thiệt hại lớn nhất là mất lòng tin của người tiêu dùng. Ngoài ra còn có các thiệt hại khác như phải điều tra, khảo sát, phân tích, kiểm tra độc hại, giải quyết hậu quả …

Do vậy, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng các bệnh gây ra từ thực phẩm có ý nghĩa thực tế rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội, bảo vệ môi trường sống của các nước đã và đang phát triển, cũng như nước ta. Mục tiêu đầu tiên của vệ sinh an toàn thực phẩm là đảm bảo cho người ăn tránh bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị ô nhiễm hoặc có chất độc; thực phẩm phải đảm bảo lành và sạch.
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NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM THỰC PHẨM
Do quá trình chăn nuôi, gieo trồng, sản xuất thực phẩm, lương thực

Thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc thủy sản sống ở nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Các loại rau, quả được bón quá nhiều phân hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu không cho phép hoặc cho phép nhưng không đúng về liều lượng hay thời gian cách ly. Cây trồng ở vùng đất bị ô nhiễm hoặc tưới phân tươi hay nước thải bẩn. Sử dụng các chất kích thích tăng trưởng, thuốc kháng sinh.
Do quá trình chế biến không đúng
Quá trình giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, quá trình thu hái lương thực, rau, quả không theo đúng quy định.

Dùng chất phụ gia không đúng quy định của Bộ Y tế để chế biến thực phẩm.

Dùng chung dao thớt hoặc để thực phẩm sống với thực phẩm chín.

Dùng khăn bẩn để lau dụng cụ ăn uống.
Bàn chế biến thực phẩm, bàn ăn hoặc dụng cụ ăn uống nhiễm bẩn. Không rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, nhất là khi chuẩn bị thực phẩm cho trẻ em.
Người chế biến thực phẩm đang bị bệnh truyền nhiễm, tiêu chảy, đau bụng, nôn, sốt, ho hoặc nhiễm trùng ngoài da.

Rửa thực phẩm, dụng cụ ăn uống bằng nước nhiễm bẩn.

Nấu thực phẩm chưa chín hoặc không đun lại trước khi ăn.
Do quá trình sử dụng và bảo quản không đúng
Dùng dụng cụ sành sứ, sắt tráng men, nhựa tái sinh … bị nhiễm chất chì để chứa đựng thực phẩm.
Để thức ăn qua đêm hoặc bày bán cả ngày ở nhiệt độ thường; thức ăn không được đậy kỹ, để bụi bẩn, các loại côn trùng gặm nhấm, ruồi và các động vật khác tiếp xúc gây ô nhiễm.
Do thực phẩm bảo quản không đủ độ lạnh hoặc không đủ độ nóng làm cho vi khuẩn vẫn phát triển.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(10 lời khuyên để phòng ngộ độc thực phẩm)
Chọn thực phẩm tươi sạch

Với rau quả: chọn các loại rau, quả tươi, không bị dập nát, không có mùi lạ.

Với thịt phải qua kiểm dịch thú y và đạt tiêu chuẩn thịt tươi.
Cá và thủy sản phải còn tươi, giữ nguyên màu sắc bình thường, không có dấu hiệu ươn, ôi.
Các thực phẩm đã chế biến phải được đóng hộp hoặc đóng gói đảm bảo, phải có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ nội dung như tên sản phẩm, trọng lượng, các thành phần chính, cách bảo quản, sử dụng, nơi sản xuất, chế biến; có số đăng ký sản xuất và còn thời hạn sử dụng. Với đồ hộp không chọn hộp bị méo, phồng hay gỉ.

Không sử dụng thực phẩm khô đã bị mốc.
Không sử dụng các loại thực phẩm lạ (cá lạ, rau, quả hoặc nấm lạ) chưa biết rõ nguồn gốc.
Không sử dụng các phẩm màu, đường hóa học không nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép.
Giữ vệ sinh nơi ăn uống và chế biến thực phẩm
Khu vực chế biến thực phẩm không có nước đọng, xa các khu khói, bụi bẩn, nhà vệ sinh hoặc khu chăn nuôi gia súc, rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Tất cả các bề mặt sử dụng để chuẩn bị thực phẩm phải dễ cọ rửa, luôn giữ gìn sạch sẽ, khô ráo.

Bếp phải đủ ánh sáng và thông gió.
Phải đủ nước sạch sử dụng để chế biến thực phẩm và vệ sinh khu vực chế biến thường xuyên.
Ngăn ngừa sự đi lại của gián, chuột và các động vật khác trong khu vực chế biến thực phẩm.
Sử dụng đồ dùng nấu nướng và ăn uống sạch sẽ

Không để dụng cụ bẩn qua đêm.
Bát đĩa dùng xong phải rửa ngay. Không dùng khăn ẩm mốc, nhờn mỡ để lau khô bát đĩa. Nếu dụng cụ vừa rửa xong cần dùng ngay thì nên tráng lại bằng nước sôi.

Dụng cụ tiếp xúc với thức ăn chín và sống phải để riêng biệt.

Không sử dụng những dụng cụ bị sứt mẻ, hoen gỉ vì khó rửa.
Thức ăn còn thừa, thực phẩm thải bỏ phải đựng vào thùng kín có nắp đậy và chuyển đi hằng ngày.
Chỉ sử dụng xà phòng, các chất tẩy rửa dụng cụ ăn uống được ngành Y tế cho phép để không tồn dư gây độc sang thực phẩm.
Không dùng dụng cụ bằng đồng, nhôm, thủy tinh gia công, nhựa tái sinh có màu để nấu nướng, chứa đựng thực phẩm lỏng có tính acid hoặc các loại cồn rượu vì chúng có thể làm tan các kim loại nặng như chì, đồng … hoặc phụ gia vào thực phẩm.
Tuyệt đối không được dùng bao bì từng chứa đựng các hóa chất độc, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc tẩy, chất sát trùng để đựng thực phẩm.
Chuẩn bị thực phẩm sạch sẽ và nấu chín kỹ
Rau, quả phải ngâm ngập trong nước sạch rồi rửa kỹ dưới vòi nước chảy hoặc rửa trong chậu, thay nước 3-4 lần.
Các loại thực phẩm đông lạnh phải làm tan đá hoàn toàn và rửa sạch trước khi nấu nướng.
Nhiệt độ sôi có thể tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn gây bệnh nhưng phải nấu kỹ để đạt nhiệt độ sôi đồng đều. Chú ý phần thịt gần xương nếu thấy còn có màu hồng hoặc màu đỏ thì bắt buộc phải đun lại cho chín hoàn toàn.

Không nên ăn các thức ăn sống như gỏi cá, thịt bò tái, gỏi …
Ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu xong hoặc vừa chuẩn bị xong
Thức ăn chín để nguội ở nhiệt độ bình thường dễ bị vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Để đảm bảo an toàn nên ăn ngay khi thức ăn còn nóng vừa nấu chín xong.
Đối với các thực phẩm không cần nấu chín như chuối, cam, dưa và các loại quả khác thì cần ăn ngay sau khi vừa bóc hay vừa cắt ra.
Bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín và đun kỹ lại trước khi ăn
Nếu thức ăn phải chuẩn bị trước hoặc phải đợi sau 3 giờ thì cần giữ nóng ở nhiệt độ 60 độ C hoặc duy trì ở điều kiện lạnh ≤ 10 độ C. Với trẻ nhỏ, phải cho ăn ngay sau khi thức ăn vừa nguội và không áp dụng cách bảo quản này.

Không đưa quá nhiều thức ăn còn ấm hoặc thức ăn còn đang nóng vào tủ lạnh.

Không để lẫn thực phẩm sống với thức ăn chín.

Không dùng dao, thớt vừa cắt, thái thịt sống chưa được rửa sạch để thái thức ăn chín.

Thức ăn phải đậy kỹ tránh ruồi, côn trùng xâm nhập.

Không dùng tay để bốc thức ăn chín hay đá để pha nước uống.
Không để các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất gây độc khác ở trong khu chế biến thực phẩm.

Bảo quản tốt các thực phẩm đóng gói theo đúng yêu cầu ghi của nhãn.
Đun lại thức ăn ở nhiệt độ sôi đồng đều ngay trước khi ăn là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa các vi khuẩn phát triển trong quá trình bảo quản.
Giữ vệ sinh cá nhân tốt
Người chăm sóc trẻ cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với thực phẩm tươi sống.

Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn.

Không hút thuốc, không ho, hắt hơi trong khi chuẩn bị thực phẩm.

Giữ móng tay ngắn và sạch sẽ.

Nếu có vết thương ở tay cần băng kín bằng vật liệu không ngấm nước.
Không tiếp xúc với thực phẩm khi đang bị đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt hay có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm.
Sử dụng nước sạch trong ăn uống
Dùng các nguồn nước thông dụng như nước máy, nước giếng, nước mưa, sông suối đã qua xử lý để rửa thực phẩm, chế biến đồ ăn uống và rửa dụng cụ.

Nước phải trong, không có mùi, không có vị lạ.
Dụng cụ chứa nước phải sạch, không được để rêu, bụi bẩn bám xung quanh hoặc ở
 đáy, có nắp đậy.

Dùng nước đã đun sôi để uống hoặc chế nước giải khát, làm kem, đá.
Sử dụng vật liệu bao gói thực phẩm sạch sẽ, thích hợp và đạt tiêu chuẩn vệ sinh

Không sử dụng sách, báo cũ để gói thức ăn chín.

Đồ bao gói phải đảm bảo sạch, giữ được tính hấp dẫn về mùi vị, màu sắc và không t
hấm chất độc vào thực phẩm.
Nhãn thực phẩm phải trung thực, có đầy đủ thông tin cần thiết như tên sản phẩm, trọng lượng, các thành phần chính, cách bảo quản, sử dụng, nơi sản xuất, chế biến, có số đăng ký sản xuất, thời hạn sử dụng.
Thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ
Thực hiện các biện pháp diệt ruồi, gián, chuột … và hướng dẫn vệ sinh phòng chống các dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành Y tế.

Rác thải phải đựng vào thùng kín có nắp đậy, đổ đúng giờ và đúng nơi quy định
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Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm 
để giữ gìn sức khỏe gia đình

Thực phẩm là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thì lại có thể là nguồn gây bệnh. Thực phẩm có thể gây bệnh ở nhiều khâu từ sản xuất đến vận chuyển, bảo quản, chế biến, nấu ăn và cách ăn.

Ðại bộ phận thực phẩm dùng trong bữa ăn hàng ngày ở nước ta đều sản xuất ở nông thôn: gạo, ngô, khoai, thịt, cá, trứng, đậu, lạc, vừng, rau, củ, quả… Gần đây một phần do cơ chế thị trường, nhiều người chạy theo lợi nhuận, lợi dụng tình hình công tác kiểm tra còn lỏng lẻo hoặc cũng có thể do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, do "điếc không sợ súng", do thói quen làm bừa làm ẩu nên nhiều người đã không chấp hành những quy định về sử dụng hoá chất trừ sâu, sử dụng các chất kích thích tăng trưởng, các hoá chất bảo quản thực phẩm, các phụ gia cho thêm vào thực phẩm để tăng thêm mầu sắc, mùi vị hấp dẫn của các món ăn.

Các hoá chất này hoặc là các chất độc không được phép sử dụng hoặc dùng quá liều lượng cho phép nên đã gây ngộ độc cấp tính, gây đau bụng đi lỏng, có trường hợp tử vong hoặc mỗi ngày tích luỹ lại một ít ở trong cơ thể gây ngộ độc kéo dài, gây ung thư.

Bên cạnh những ngộ độc do hoá chất kể trên, còn nhiều vụ ngộ độc khác thường xảy ra vào mùa hè do thực phẩm nhất là thịt bị nhiễm vi sinh vật: thịt súc vật ốm, chết, thịt băm, thái rồi không nấu ngay, nấu rồi không ăn ngay để trong điều kiện mất vệ sinh, thời tiết nóng rất thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Một nguyên nhân quan trọng nữa là tay những người nấu và chế biến thức ăn không được sạch, có mụn nhọt và vi trùng ở các mụn nhọt này gây ô nhiễm thức ăn và gây ra các bệnh ngộ độc thức ãn. Thời gian ủ bệnh có thể từ vài giờ ðến 1-2 ngày sau khi ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn. Thoạt đầu người bệnh thấy nhức đầu, mỏi mệt, buồn nôn. Sau đó nôn mửa, đau bụng, đại tiện lỏng nhiều lần, sốt trên dưới 39 độ C. Những trường hợp nặng người bệnh bị nôn mửa và tiêu chảy nhiều, bị mất nước, trụy tim mạch, hạ huyết áp, có thể dẫn đến tử vong.

Ðể đề phòng các hậu quả xấu nói trên, cần thực hiện các yêu cầu sau đây về vệ sinh an toàn thực phẩm

Các gia đình ở nông thôn không sản xuất, đưa bán ra thị trường những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính quyền các cấp đặc biệt là chính quyền xã cần vận động nhân dân sản xuất – trước mắt là rau ăn - đảm bảo không bón quá nhiều phân đạm, không phun quá nhiều hoá chất trừ sâu, không tưới phân tươi, rau bán cũng như rau trồng để nhà ăn, đảm bảo an toàn như nhau.

Giáo dục nhân dân - đặc biệt là các bà nội trợ – những kiến thức và kỹ thuật chọn các loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, giá cả phải chăng, bảo đảm vệ sinh an toàn. Chú ý chọn các loại rau quả tươi, thịt, cá tươi, trứng tươi, đậu lạc không bị mốc, chú ý thời hạn sử dụng khi mua các thực phẩm chế biến sẵn hoặc đóng hộp.

Dùng nước sạch, an toàn để chế biến thức ăn, đồ uống và rửa dụng cụ. Các đồ dùng để nấu nướng và ăn uống phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không dùng khăn ẩm mốc nhờn mỡ để lau khô bát đũa.

Nấu chín kỹ thực phẩm thịt, cá, dễ bị ô nhiễm bởi vi sinh vật gây bệnh và ăn ngay sau khi nấu. Thức ăn nấu chín không ăn ngay để quá 4 giờ và nhất là để cách đêm nhất thiết phải đun nấu chín lại.

Không để lẫn thực phẩm chín với thực phẩm sống khi bảo quản – không dùng thớt thái thịt chín với thớt thái thịt sống. Thịt chín để ăn ngay và thịt sống phải qua nấu nướng.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân người nấu ăn

- Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch khi bắt tay vào chế biến nấu ăn. Cắt ngắn móng tay, không dùng tay để bốc và chia thức ăn.

- Không tham gia chế biến thực phẩm hoặc phục vụ ăn uống khi đang bị đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn, nhiễm trùng ngoài da hoặc các bệnh lây truyền khác. Giữ gìn vệ sinh nơi ăn uống và chế biến thực phẩm

- Giữ gìn về sinh môi trường nơi ăn và chế biến thực phẩm: xa khu chăn nuôi gia súc, nhà vệ sinh, bãi rác thải, cống rãnh ô nhiễm.

- Nơi ăn sạch sẽ thoáng mát, có bàn ăn cao tránh bụi bẩn, thức ãn bầy sẵn có lồng bàn che đậy phòng ruồi nhặng.

- Phải có đủ nước sạch, có vòi nước, rửa tay trước khi ăn.

Giữ gìn vệ sinh khi ăn uống: Món ăn đã được nấu nướng ngon lành, sạch sẽ, an toàn đưa đến người ăn. Người ăn phải đảm bảo không gây bệnh nơi bàn tay bẩn, bát đũa ăn không sạch, ãn uống vô độ, ăn quá nhiều gây bội thực, uống rượu bia quá nhiều gây cảnh say rượu nói bậy, nôn mửa mất vệ sinh và thiếu văn hoá.

Bữa ăn hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn, mọi người trong gia đình chú ý thực hiện các điều đơn giản về vệ sinh an toàn thực phẩm nói trên để bữa ăn không là nguồn gây bệnh mà sẽ là nguồn sức khoẻ, nguồn vui và hạnh phúc hàng ngày ở các gia đình.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TẾT TRUNG THU


 Đây là dịp cha mẹ, người thân dành tình cảm, sự chăm sóc đối với trẻ em một cách cụ thể nhất. Trẻ em được "trông trăng" và "phá cỗ ", được ăn bánh trung thu và vui chơi bằng nhiều những đồ chơi truyền thống như trống ếch, đèn lồng, hoa đăng... Và đây cũng là dịp để người người mua bánh trung thu dâng cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác. Vì thế không chỉ có trẻ em mà còn có cả người lớn đều tất bật, hồi hộp và chờ mong. Những câu hỏi thường trực đang được tự vấn và những lời giải vẫn đang làm day dứt cho cộng đồng: trong dịp Tết này, bánh trung thu có bảo đảm an toàn thực phẩm không? Làm gì để chọn được những chiếc bánh trung thu an toàn?  


Để chuẩn bị làm ra chiếc bánh cần rất nhiều loại nguyên liệu thực phẩm từ các loại bột, thịt tươi sống và các sản phẩm từ thịt, các loại gia vị, phụ gia thực phẩm (chất tạo mầu, chất bảo quản, chất chống mốc), các loại bao gói bánh. Đặc biệt được chế biến bằng các công nghệ khác nhau từ thủ công đến dây chuyền công nghiệp ở nhà máy hay ngay tại hộ gia đình.


Mỗi loại nguyên liệu đều có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh (nấm mốc, nấm men, tụ cầu, tả, lỵ, thương hàn, ký sinh trùng..), ô nhiễm hóa chất độc hại (chất tăng trọng, kháng sinh cấm, chất bảo quản, hóa chất bảo vệ thực vật, chất tạo mầu cấm sử dụng, hóa chất sử dụng làm phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, những hóa chất độc hại do sản phẩm quá hạn sử dụng, sản phẩm biến đổi chất lượng do bảo quản không đúng yêu cầu...). Rồi điều kiện vệ sinh nơi chế biến, dụng cụ chế biến, dụng cụ bảo quản bánh, bàn tay của người chế biến, người ăn đều có nguy cơ chứa đựng các “tác nhân” gây ô nhiễm bánh. Bánh trung thu không bảo quản dài được (hạn sử dụng chỉ 1 - 2 tháng), thời gian Tết trung thu rất ngắn, nhu cầu tiêu dùng của người dân tập trung gia tăng đột biến nhiều khi vượt quá cả năng lực sản xuất... nhưng vì "lợi nhuận" nhiều nhà sản xuất, kinh doanh bất chấp các quy định an toàn thực phẩm, chất lượng nguyên liệu để sản xuất, khai thác nguồn hàng để kinh doanh. Hậu quả cuối cùng của việc không bảo đảm an toàn thực phẩm của một công đoạn hay nhiều công đoạn làm bánh là làm cho bánh bị ô nhiễm có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mạn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cho người ăn.


Để có bánh trung thu an toàn, mỗi chiếc bánh cần được sản xuất những cơ sở có đủ điều kiện về địa điểm, môi trường, nhà xưởng, trang thiết bị dụng cụ sản xuất, bảo quản, người sản xuất có đủ điều kiện vệ sinh và nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Nhà sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình, chịu trách nhiệm trước sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm. Nhà sản xuất, kinh doanh phải đầu tư thật sự về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân công đáp ứng các quy định một cách thực sự và duy trì tự giác, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất, kinh doanh và sản phẩm của mình theo quan điểm kinh doanh "bền vững". Tuyệt đối không được gian dối trong thương mại khi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi, hàng lậu, hàng kém chất lượng và loại bỏ quan điểm kinh doanh "chộp giật" với những "thương vụ bẩn". 


Để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thị trường bánh trung thu, người tiêu dùng là một nhân tố quan trọng có tính quyết định. Việc lựa chọn sản phẩm, lựa chọn cơ sở kinh doanh bánh và sử dụng bánh, người tiêu dùng góp phần kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh bánh trung thu trên thị trường thông qua quyền "giám sát" và quyền "tẩy chay" sản phẩm.
Chọn mua bánh trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm theo những tiêu chí sau:

(1) Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng: có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản...


(2) Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng.

(3) Sản phẩm được bày bán ở nơi hợp vệ sinh, có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản theo đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.

(4) Người tiêu dùng phải sử dụng cảm quan để đánh giá bảo đảm sản phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có mầu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ.

(5) Tuyệt đối không lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng, hàng lậu,
Sử dụng bánh trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm theo những tiêu chí sau:

(1) Bánh mua về phải được bảo quản ở nơi sạch sẽ, được che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản theo đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.

(2) Chỉ ăn bánh còn hạn sử dụng, không bị dập nát biến dạng, bao bì không rách nát, không có mầu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ.


(3) Rửa tay sạch tr​ước khi cắt, chia bánh và trước khi ăn bánh.

(4) Không ăn quá nhiều bánh và các thực phẩm giầu đạm, mỡ, đường trong khẩu phần ăn để tránh rối loạn hấp thu thực phẩm.

(5) Khi có những bất thường về sức khỏe do ăn uống nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, trợ giúp kịp thời về chuyên môn

Tết Trung thu đang đến gần, để Tết này nhà nhà đều có niền vui trọn vẹn, hơn bao giờ hết, người tiêu dùng cần có sự đồng thuận và trách nhiệm cao trong bảo đảm an toàn phẩm thực sự, có hiệu quả và thường xuyên trong lựa chọn, bảo quản và sử dụng bánh trung thu.
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AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NGÀY TẾT

Vào dịp Tết, chúng ta thường sử dụng một lượng thực phẩm rất lớn gồm nhiều loại: từ thịt, cá, rau, củ, quả đến các loại thực phẩm chế biến sẵn…Do đó để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng mọi người cần tuân thủ 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm:
1. Chọn thực phẩm an toàn: Chọn thực phẩm tươi; rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Quả nên rửa sạch gọt vỏ trước khi ăn.
2. Nấu chín kỹ thức ăn: Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn, là bảo đảm nhiệt độ bên trong khối thực phẩm phải đạt tới trên 70°C.
3. Ăn ngay sau khi nấu:  Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong, vì để lâu thức ăn càng dễ  bị  nhiễm vi khuẩn có hại cho sức khỏe.
4.  Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín: Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ nóng liên tục trên 60°C hoặc lạnh dưới 10°C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. 
5. Nấu lại thức ăn thật kỹ: Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng, phải được đun kỹ lại. 
6. Tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thức ăn chín và sống: Thức ăn đã được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn.
7. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn. Nếu tay có  vết  thương hãy băng kỹ và kín vết thương trước khi chế biến thức ăn.
8. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại.
9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Che đậy giữ thực phẩm trong hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn...Đó là cách bảo vệ tốt nhất. Khăn đã dùng che đậy thức ăn chín phải được giặt sạch lại.
10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Nước sạch là nước không màu, mùi, vị lạ và không chứa mầm bệnh. Hãy đun sôi trước khi làm đá uống. Đặc biệt cẩn thận với nguồn nước dùng nấu thức ăn cho trẻ nhỏ.
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
 VỀ ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
I. TÁC HẠI CỦA THỰC PHẨM NHIỄM BẨN ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
- Các tác nhân gây nhiễm bẩn thực phẩm như: Vi sinh vật gây bệnh hoặc độc tố của chúng; Hoá chất; Phóng xạ, vật lạ.

Biểu hiện của tác hại do thực phẩm nhiễm bẩn hay: hành vi cẩu thả, thiếu trách nhiệm của bạn có thể gây tội ác như  thế nào:
Nhiễm độc tiềm ẩn: là sự nhiễm các chất độc hại dưới ngưỡng có thể gây ra các triệu chứng cấp tính, bán cấp tính; có thể bị nhiễm liên tục hoặc không liên tục; có thể sau một thời gian không biết trước sẽ có: ung thư, các rối loạn chức năng không rõ nguyên nhân, vô sinh, quái thai...
Bệnh mạn tính: là bệnh mắc phải, có biểu hiện phát bệnh lặp lại thường xuyên hoặc theo chu kỳ; có thể do di chứng của ngộ độc cấp hoặc do hậu quả của nhiễm độc tiềm ẩn tới liều gây bệnh; có thể trở thành bệnh khó chữa hoặc không chữa khỏi.
Bệnh bán cấp tính (ngộ độc thức ăn): các rối loạn tiêu hóa hoặc thần kinh nhẹ, hoặc các triệu chứng cấp tính, có thể tự chữa khỏi hoặc tự khỏi.
Bệnh cấp tính (ngộ độc thức ăn): các triệu chứng trước đây tương đối điểh\n hình và bệnh nhân cần đến  sự can thiệp của bác sĩ.
+ Biểu hiện rối loạn tiêu hóa: nôn, ỉa chảy (gồm cả ỉa ra máu), đau bụng.
+ Biểu hiện rối loạn thần kinh: rối loạn cảm giác, nhức đầu, mệt lả, hôn mê, liệt chi.
+ Các rối loạn chức năng khác: thay đổi huyết áp, bí tiểu...
Thời gian lành bệnh (đến khi hết triệu chứng nhưng bệnh nhân chưa thể sinh hoạt và làm việc một các bình thường).
+ Với người  mắc bệnh  bán cấp và cấp tính : 02 ngày – 01 tháng
+ Với người mắc bệnh mạn tính: không khỏi hẳn và thỉnh thoảng tái phát.
Thời gian phục hồi sức khỏe (đã có thể sinh hoat và làm việc một cách bình thường): tuỳ theo nguyên nhân, tình trạng sức khỏe và độ tuổi, thường là: 
+ Với người bình thường bị mắc bệnh bán cấp và cấp tính: 01 – 04 tuần với người lớn và trẻ độ tuổi học đường: 01 tháng đến vài tháng với trẻ dưới 7tuổi  và người già.
+ Với người mắc bệnh mạn tính bị tái phát: 01 – 02 tuần trong trường hợp bệnh tái phát có thể chữa được; không xác định được trong trừơng hợp đã thành bệnh nặng.
Tử vong là hậu quả của ngộ độc cấp rất nặng, ngộ độc cấp không được cứ chữa kịp thời hoặc hậu quả của nhiễm độc tiềm ẩn kéo dài đã dẫn đến bệnh hiểm nghèo không cứu chữa được.
II. BIỆN PHÁP VỆ SINH CHỦ YẾU ĐỀ PHÒNG NHIỄM BẨN THỰC PHẨM
Vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh môi trường.
Vệ sinh nguyên liệu và nguồn nước sạch.
Vệ sinh dụng cụ chế biến (dao, thớt, đũa, thìa đã tiêp xúc với thực phẩm sống không để tiếp xúc với thực phẩm chín cho ăn trực tiếp).
Vệ sinh dụng cụ ăn uống: bát, đĩam tìa, cốc...  phải được rửa sạch.
Kiểm soát cả quá trình chế biến (làm sạch, tránh nhiễm bẩn, tuân thủ chế độ xử lý  nhiệt về thời gian và nhiệt độ).
Khám sức khỏe định kỳ nhằm loại rừ các bệnh lân lan (ghẻ, lở, mụn) và các bệnh truyền nhiễm (lao, tả, thương hàn. lỵ...).
Giáo dục kiến thức về vệ sinh thực phẩm cho người xử lý thực phẩm, nhưng quan trọng hơn cả là ý thức của họ thực hành các hiểu biết vào suốt quá trình chọn nguyên liệu thực phẩm và chế biến bảo quản thực phẩm.

III. VAI TRÒ CỦA CÁ NHÂN
  Điều kiện sức khỏe. Không mắc bệnh có thể là nguồn nhiễm bẩn thực phẩm, gồm các bệnh ngoài da dễ lây lan, bệnh truyền nhiễm qua đường tiếp xúc, tiêu hóa, hô hấp.
  Vệ sinh cá nhân
Trang phục: Quần áo, mũ chùm đầu, khẩu trang, găng tay, ủng, tạp dề
Đồ trang sức đeo tay: nhẫn, vòng, đồng hồ
Móng tay phải được cắt ngắn, không sơn
Rửa tay ạch bằng xà phòng hoặc chất khử trùng trước khi vào khu chế biến
Không khạc nhổ, ăn uống, hút thuốc, ho, nói ta ... trong khu vực chế biến trực tiếp
Không mang, mặc đồ dùng cá nhân vào khu vực chế biến.
Ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ và hành vi tại vị trí làm việc và trong cơ sở.
IV. NHỮNG ĐIỀU CÂN CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
(Cho người tiêu dùng)
1. Rửa tay trước khi ăn, nhất là khi ăn bốc.
2. Chỉ uống nước chín (đun sôi để nguội), hoặc đã qua thiết bị tinh lọc.
3. Phòng ngộ độc bởi phẩm màu độc hại: luôn nghi ngờ thịt sống, chín nhuộm màu khá thường: xôi màu gấc không thấy hột và thịt gấc; bánh, kẹo, mứt có màu lòe loẹt, không có địa chỉ sản xuất.
4. Phòng ngộ độc bởi hóa chất bảo vệ thực vật: rau, củ, quả tươi, đặc biệt thức ăn sống phải được ngâm kỹ rồi rửa lại vài lần bằng nước sạch hoặc dưới vòi nước chảy.
5. Phòng ngộ độc bởi thực phẩm  có độc tự nhiên: không ăn nấm, củ, rau, quả hoang dại nghi có độc, sản phẩm động vật có độc  (phủ tạng, và da cóc, cá nóc, ...).
6. Phòng vi khuẩn sống sót làm thực phẩm biến chất, có hại: Không dùng đồ hộp lon phòng cứng ở hai đáy hộp, bị gỉ, móp méo; sữa, nước giải khát trong hộp giấy bị phơi ngoài nắng dù còn hạn sử dụng; nước giải khát, nước đóng chai bị biến màu, đục, có cặn.
7. Phòng vi khuẩn nhân lên trong điều kiện môi trường: thức ăn chín để qua bữa quá giờ nếu không  không được bảo quản lạnh (dưới 10°C), phải được hâm lại kỹ hoặc chần nước sôi.
8. Phòng ô nhiễm chéo sang thực phẩm chế biến sẵ (thịt quay, luộc) để ăn ngay từ: cá, dụng cụ bán hàng như dao, thớt, đũa, thìa, que gắp đang chế biến thực phẩm sống hoặc chưa được làm sạch; bàn tay, trang phục của người bán hàng trực tiếp bị bẩn...
9. Không mua hàng bao gói sẵn không có địa chỉ nơi sản xuất, đóng gói và hàng hết hạn sử dụng.
10. Tránh ăn ở quán không có nước sạch hoặc cách a nguồn nước sạch và không có  tủ kính che đuổi ruồi, bụi, chất độc môi trường (nếu ở mặt đường, vĩa hè) hoặc không có lưới che ruồi, nhặng (nếu ở trong nhà, chợ có mái che).
*10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA WHO VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
(Cho người làm bếp)
Nguyên tắc 1.
Chọn thực phẩm an toàn. Chọn thực phẩm tươi. rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Quả nên gọt vỏ trước khi ăn. Thực phẩm đông lạnh để tan đá, rồi làm đông đá lại là kém an toàn.
Nguyên tắc 2.
Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn, là bảo đảm nhiệt độ trung  tâm thực phẩm phải đạt  tới trên 70° C.
Nguyên tắc 3.
Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong, vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm.
Nguyên tắc 4.
Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chính. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ liên tục nóng trên  60° C hoặc lạnh dưới 10° C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại.
Nguyên tắc 5.
Nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng, nhất thiết phải được đun kỹ lại.
 Nguyên tắc 6.
Tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống, với bề mặt bẩn. Thức ăn đã được nấu chính có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn (như dùng chung dao, thớt để chế biến thực phẩm sống và chín).
 Nguyên tắc 7.
Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Nếu bạn bị nhiễm trùng ở bàn tay, hãy băng kỹ và kín vết thương  nhiễm trùng đó trước khi chế biến thức ăn.
Nguyên tắc 8.
Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại.
Nguyên tắc 9.
Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Che  đậy giữ thua75c phẩm trong hộp kín, chạn, tủ  kính, lồng bàn... Đó là cách bảo vệ tốt nhấy. Khăn đã dùng che đậy thức ăn chín phải được giặt sạch lại.
Nguyên tắc 10.
Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Nước sạch là nước không màu, mùi, vị lạ và không chứa mầm bệnh. hãy đun sôi trước khi làm đá uống. Đặc biệt cẩm thận với nguồn nước dùng nấu thức ăn cho trẻ nhỏ.
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Bảo đảm an toàn thực phẩm

phòng tránh ngộ độc thực phẩm mùa hè


Trong mùa hè, với thời tiết nóng và ẩm, thiếu nước sạch, trang thiết bị bảo quản không đầy đủ, không bảo đảm vệ sinh, gia tăng sử dụng nước đá ăn uống, nguyên liệu tươi sống bảo đảm an toàn, chế biến thức ăn không gia nhiệt kỹ, nấu xong không ăn ngay hoặc không đun lại sau khi bảo quản thức ăn quá 2 giờ thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm rất cao, nhất là thức ăn được chế biến có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu, đạm như thịt, cá, hải sản, sữa…

Mùa hè, thời tiết nóng và ẩm làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm do rác thải, nước thải và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh, ruồi nhặng, chuột… là vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe đối với một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng thói quen sử dụng thức ăn đường phố, thực phẩm chín ở những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do ô nhiễm thực phẩm, thức ăn chín.

Bên cạnh đó, hành vi không bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm đang trở thành nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cộng đồng. Theo kết quả điều tra của Cục An toàn thực phẩm, kiến thức của các nhóm đối tượng người sản xuất, kinh doanh, người chế biến và người tiêu dùng thực phẩm đang được nâng cao đáng kể nhưng “thực hành đúng” về an toàn thực phẩm còn khá hạn chế. Thói quen “đơn giản” trong việc lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, biện pháp chế biến, che đậy, bảo quản thực phẩm sau chế biến… tại các đám cưới/giỗ; không tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; kinh doanh thức ăn đường phố ở địa điểm ô nhiễm; sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm bị ô nhiễm… thì sẽ gia tăng nguy cơ xảy ra ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm và các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh được ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè cần lựa chọn, mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng cố định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm; bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm; sử dụng nguồn nước sạch; bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, nên thực hiện “ăn chín, uống sôi”.

Đối với việc bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh phải chú ý cả hai mặt “Lợi – Hại” của chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự biến chất của thực phẩm; hạn chế sự sinh sôi và phát triển của vi sinh vật do cơ chế giảm nhiệt độ và độ ẩm. Nếu đưa quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh, không khí lạnh không lưu thông được; nhiệt độ ngăn mát, ngăn đá không đảm bảo; thực phẩm không vệ sinh, sơ chế trước khi bảo quản trong tủ lạnh; thực phẩm sống để lẫn thức ăn chín… sẽ làm gia tăng ô nhiễm thực phẩm, làm cho thực phẩm nhanh hỏng.

Như vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, cũng như cách bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức cao trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng.

Khuyến cáo thực hiện: 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn
1. Chọn thực phẩm an toàn.
2. Nấu kỹ thức ăn.
3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.
4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín.
5. Đun kỹ lại thực phẩm trước khi ăn.
6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín.
7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ.
8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.
9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các động vật khác.
10. Sử dụng nguồn nước sạch.
Xử lý khi có ngộ độc thực phẩm
1. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, phải đình chỉ việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể cả chất nôn, phân, nước tiểu…) để xác minh, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất đến xử trí kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện.
2. Vệ sinh, tẩy uế khu vực có chất nôn, phân, nước tiểu của người bị ngộ độc thực phẩm và thực hiện chế độ cách ly nghiêm ngặt đề phòng sự lây lan của dịch bệnh.
3. Thực hiện các biện pháp diệt ruồi, nhặng, gián, chuột… và các hướng dẫn vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành y tế.
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